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Phần I:  đặt vấn đề

   I.  Lý do chọn đề tài: 
  Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước ta, đổi mới nền giáo dục là một trong những trọng tâm của sự phát triển công cuộc đổi mới này, đỏi hỏi tạo ra những con người lao động tự chủ, năng động sáng tạo. Muốn có được điều này, ngay từ bây giờ nhà trường phổ thông phải trang bị đầy đủ cho học sinh hệ thông kiến thức cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và năng lực tư duy sáng tạo. Từ thực tế đó, nhiệm cụ cấp thiết đặt ra là phải đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp dạy học hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

- Nghị quyết TW II khoá IIIV đã khẳng định: "Phải đổi mới giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành thạo nếp t​ư duy sáng tạo của ng​ười học. Từng bước áp dụng ph​ương pháp tiên tiến và ph​ương tiện hiện đại vào quá trình dạy học”.
      Trong Luật giáo dục đã khẳng định:  “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học". Nói cách khác là việc dạy học theo chư​ơng trình mới nhằm mục tiêu đào tạo con ngư​ời mới thích ứng với sự phát triển nhanh mạnh từng ngày, từng giờ của khoa học kĩ thuật. Để bồi dưỡng học sinh năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, lý luận dạy học hiện đại khảng định: Cần phải đưa học sinh vào chủ thể hoạt động nhận thức, học trong hoạt động. Học sinh bằng hoạt động chủ lực của mình mà chiếm lĩnh kiến thức. Việc nắm vững các kiến thức cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở  bậc phổ thông, chuẩn bị cho học sinh tham gia các hoạt động sản xuất và các hoạt động xã hội.  
 -  Hoá học là một môn khó học vừa thực nghiệm vừa lý thuyết, là một môn học mới đối  với học sinh THCS, kiến thức tương đối trừu tượng, dạng bài tập phong phú  trong đó bài tập chuỗi biến hoá là bài tập cơ bản trọng tâm trong chương trình hoá học lớp 8, 9. Bài tập này thường gặp trong các đề thi tốt nghiệp THCS, thi học sinh giỏi  và thi vào các truờng chuyên lớp chọn. Vì vậy mà tôi là  một GV  đang giảng dạy ở trường trung học cơ sở, tôi không ngừng tham khảo tài liệu, theo học các lớp bồi dưỡng, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp  để không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn.    
 Nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới phư​ơng pháp giảng dạy nói chung, giảng dạy Hoá học  nói riêng, bản thân đã đư​ợc giảng dạy ch​ương trình Hoá học cũ và được tiếp cận chư​ơng trình Hoá học  cải cách nên tôi mạnh dạn “ Phân loại và hướng dẫn làm dạng bài tập sơ đồ phản ứng hoá học vô cơ THCS”, với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc tìm tòi phương pháp dạy học thích hợp với dạng bài tập này, nhằm phát triển tư duy của học sinh THCS giúp các em tự lực hoạt động chiếm lĩnh tri thức, tạo tiến đề quan trọng cho các em ở các bậc học cao hơn  góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục .

 II. Mục đích nghiên cứu
- Đề tài có thể giúp giáo viên nhìn nhận tổng thể về các bài tập chuỗi phản ứng, rút ra được những kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập, đào sâu và hoàn thiện hiểu biết. Từ đó có phương pháp dạy-học cho học sinh một cách hiệu quả.

-  Thực hiện đề tài này để thấy được những thuận lợi và khó khăn khi dạy học bài tập sơ đồ phản. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá và chất lượng dạy học môn hoá .

-Giảm bớt những khó khăn, những lúng túng của các em khi giải các bài tập sơ đồ phản ứng. Học sinh xác định được cách giải đối với từng dạng sơ đồ  phản ứng.

 III. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu về tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn.
- Nghiên cứu vai trò của bài tập sơ đồ phản ứng  trong chương trình hóa THCS.
- Nghiên cứu phân loại chuỗi phản ứng. 

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm đánh giá chất lượng học tập của học sinh. 
IV. Khách thể và Đối tượng
1, Khách thể:
 Quá trình dạy học hoá học  đai trà ở trường THCS, Đặc biệt phục vụ cho quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn hoá học.
2, Đối tượng  
+ Nghiên cứu phần cơ sở lí thuyết của Sơ đồ phản ứng phần hoá học vô cơ
+ Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến sơ đồ phản ứng phần hoá học vô cơ, các đề thi học sinh giỏi hoá học THCS.
V. Giả thuyết khoa học 

   - Nếu giáo viên  hướng dẫn học sinh  giải tốt dạng bài tập sơ đồ phản ứng vô cơ thì sẽ  nâng cao chất lượng và hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học là tiền đề quan  trong cho việc hình thành những phẩm chất và năng lực quan trọng của học sinh đó là năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy chủ động, tích cực, độc lập sáng tạo.
VI. Các phương pháp nghiên cứu

1- Phương pháp nghiên cứu lí luận:

Đọc các tài liệu có liên quan để phân dạng bài tập và phương pháp giải



+ Sách tham khảo.



+ Phương pháp dạy học môn toán THCS.


2- Phương pháp thực nghiệm:
Tiến hành dạy thực nghiệm để kiểm tra kết quả áp dụng đề tài.


3 - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:

Rút ra những bài học cho bản thân và đồng nghiệp để giảng dạy tốt hơn.
 
4- lập dàn ý đề cương theo yêu cầu của đề tài. 

          5- Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
          6- Phương pháp chuyên gia. 

VII. những điểm mới của đề tài 
- Tạo một tài liệu bổ ích cho ngưòi đọc, người học về phương pháp giải bài  tập  sơ đồ 
chuỗi  phản ứng vô cơ. 
- Học sinh biết lựa chọn chất và viết phương trình hoá học trong sơ đồ phản ứng.  
VIII. giới hạn của đề tài 
- Chỉ nghiên cứu dạng bài tập sơ đồ phản ứng vô cơ THCS.   
Phần II: Nội Dung

Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 
của đề tài
1.1. Cơ sở lí luận của đề tài 
   Bài tập hoá học là nội dung quan trọng của lí luận dạy học  bộ môn hoá học.

   Bài tập hoá học là một trong những nguồn đr hình thành kiến thức kỹ năng mới cho học sinh. Giải bài tập hoá học giúp học sinh tìm kiếm và kỹ năng mới 

    Thông qua bài tập hoá học giúp học sinh được rèn luyện kiến thức kỹ năng về hoá học. Kiến thức sẽ nắm vững thực sự nếu học sinh có thể vận dụng thành thạo chúng vào việc hoàn thành các bài tập định tính và định lượng.

   Bài tập hoá học là phương tiện để tích cực hoạt động hoá hoạt  động của học sinh. Giúp  rèn luyện  phát triển tư duy như: Thực hiện  thao tác tư duy tái hiện kiến thức   cũ tìm ra mối liên hệ bản chất giữa các sự vật và hiện tượng. Học sinh phải biết phân tích tổng hợp, phán đoán suy luận để tìm ra lời giải. Nhờ vậy tư duy của học sinh được phát triển  và năng lực làm việc độc lập của học sinh được nâng cao.

    Bài tập hoá học là công cụ hữu  hiệu để kiểm tra kiến thức kỹ  năng của học sinh, giúp giáo viên  phát hiện được trình độ của học sinh. Làm bộc lộ những khó khăn, sai lầm của học sinh trong học tập hoá học, đồng thời có biện pháp giúp cho học sinh vựơt qua khó khăn và khắc phục sai lầm đó.

    Bài tập hoá học còn giúp học sinh mở mang tầm hiểu biết thực tiễn của mình, giúp giáo dục tư tưởng dạo đức và rèn luyện phong cách của người lao động mới: Cần cù, tiết kiệm, độc lập, sáng tạo và làm việc có kế hoạch.

  Như vậy  thông qua bài tập hoá học học sinh được rèn luyện cả về kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, cả về đạo đức và tư duy. Đặc biệt trong việc bồi đưỡng học sinh giỏi hoá học  bài tập hoá học giúp hình thành ở những học sinh có năng khiếu về hoá học những năng lực và phẩm chất đặc biệt đó là: Năng lực tiếp thu kiến thức, năng lực suy luận logic, năng lực đặc tả, năng lực lao động sáng tạo, năng lực kiểm chứng và năng lực thực hành .Từ đó gây hứng thú hoạ tập và nghiên cứu kho học hoá học đối với học sinh.
1.2. Cơ sở thực tiễn 
 -Xuất phát từ thực tiễn của xã hội đòi hỏi giáo dục  phải sản sinh ra thế hệ chủ động, năng động sáng tạo mới thật sự là chủ nhân tương lai  xây dựng đất nước  phồn vinh.
 - Xuất phát thực tiễn ở truờng THCS  việc giải bài tập hoá học nói chung và giải bài tập chuỗi phản ứng nói riêng đối với học sinh còn gặp nhiều khó khăn đa số học sinh chỉ viết được một số phương trình phản ứng trong chuỗi  rồi bị bế tắc hoặc lựa chọn không đúng chất. Tình trạng trên do nhiều  nguyên nhân  sau: Do bài tập mang tính tổng  hợp đòi hỏi học sinh phải vận dụng nhiều kiến thức, thời lượng dành cho môn hoá học ít,  học sinh không được làm nhiều bài tập dạng này  nên việc xác định các chất trong chuỗi  còn lúng túng.  Đây là một hiện trạng cần khắc phục sớm bằng cách giáo viên phải hướng dẫn  học sinh  các xác định  chất trong từng trường hợp, từng loại chất của sơ đồ phản ứng  và viết phương trình phản ứng,  cơ sở để xác định một chất trong chuỗi từ đó giúp học sinh  làm tốt  dạng bài tập này.
Chương 2: Nội Dung
2.1.  Cơ sở lý thuyết 

- Để làm bài tập  sơ đồ phản ứng học sinh phải nắm vững kiến thức hoá học của chất, Sơ đồ mối liên hệ giữa các chất, điều chế các chất vô cơ  
 2.1.1. Sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ







2.1.2, Điều chế các loại hợp chất vô cơ 
     2.1.2.1. Điều chế oxit         






 

2.1.2.2. Điều chế axit

                                                                                    




2.1.2.3. Điều chế bazơ 




2.1.2.4. Điều chế muối 
Từ đơn chất 
Từ hợp chất 














2.2. Sơ đồ phản ứng:

2.2.1 Phần 1. Hướng dẫn học sinh viết phương trình thực hiện  sơ đồ phản ứng 
2.2.1.1. Trường hợp 1: Đối với sơ đồ cho biết các chất cụ thể
Phương pháp :
Học sinh cần nắm vững tính chất hoá học và điều chế các chất trong sơ đồ 
Chú ý: 

+Viết đúng công thức (Đủ hoá trị, đúng kí hiệu hoá học)

+Thoả mãn điều kiện

+Chú ý cân bằng
Ví dụ 1: Sơ đồ phản ứng của kim loại kiềm và hợp chất của chúng 
 *Hướng dẫn :

Đối với sơ đồ này GV cần nhấn mạnh cho học sinh như sau 

- Kim loại kiềm tác dụng được với nước tạo thành dung dịch bazơ và giải phóng  Hiđro

- Các Oxit của kim loại  kiềm tác dụng được với nước tạo thành dung dịch bazơ

- Các Hiđroxit của kim loại  kiềm tác dụng được với oxit axit  có khả năng tạo ra muối trung hoà hoặc muối  axit 
 Ví dụ :  Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau:
                                                                                                      (3)
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Hướng dẫn:
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  (5)    NaCl +AgNO3
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  (6)    NaOH +CO2(d­)
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  (7)    NaOH(d­) +CO2 
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Na2CO3
Bài tập áp dụng:

Bài tập 1: Viết phương trình phản ứng  thực hiện chuỗi biến hoá sau:

CaO
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Ca(OH)2
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 NaHCO3
 Hướng dẫn:                     CaCO3 
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Ca Cl2 +Na2CO3 
[image: image18.wmf]®

CaCO3 +2NaCl



CO2 +2NaOH
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Na2CO3 +H2O


Na2CO3 +CO2+H2O 
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NaHCO3
                                        NaHCO3 +Ca(NO3)2 
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CaCO3 +NaNO3 +H2O +CO2

Bài tập 2 :   Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hoá hóc học sau :

 
NaHCO3
(5)

                    (1)

  CO2
           (3)             (4)
NaCl
[image: image22.wmf](7)
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NaOH



(2)

(6)

                           Na2CO3
  Hướng dẫn:                                
           (1)    NaOH +CO2(d­)
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2NaHCO3
          (2) CO2 +NaOH(d­)
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 Na2CO3 +H2O

          (3) 2NaHCO3
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 Na2CO3 +CO2 +H2O


(4)    Na2CO3 +CO2 +H2O
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2NaHCO3
          (5) NaHCO3 +HCl 
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NaCl +CO2 +H2O

          (6) Na2CO3 +CaCl2 
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 CaCO3 +2NaCl

          (7)NaCl +H2O
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 NaOH +H2 +Cl2

 Bài tập 3: Viết phương trình phản ứng trong chuỗi biến hoá sau:

   
                                                               NaOH
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 Fe(OH)2 
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Fe SO4 
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Ba SO4 
  CaCO3 
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 CaO
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 Ca(OH)2​
                                                 CaCO3
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 Ca(HCO3)2 
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 CO2 


Hướng dẫn: 

CaCO3 
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CaO  + CO2

CaO +H2O 
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Ca(OH)2

Ca(OH)2 +Na2CO3 
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CaCO3 +2NaOH


2NaOH +FeCl2 
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 Fe(OH)2 +2NaCl


Fe(OH)2+ H2SO4 
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 Fe SO4 +2H2O


Fe SO4 +BaCl2 
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 Ba SO4 +FeCl2

CaCO3 +CO2 +H2O 
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 Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2
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 CaCO3 +CO2 +H2O
Ví dụ 2.:  Dãy biến hoá của Fe và hợp chất của sắt 
       Lưu ý: Đối với kim loại Fe và hợp chất của sắt, GV cần huớng dẫn cho học sinh cách chuyển từ muối  Fe(II) thành muối Fe(III) và ngược lại:
         - Từ muối Fe(II) 
[image: image45.wmf]®

muối Fe(III) dùng chất o xi hoá mạnh như Cl2, O2...

               - Từ muối Fe(III) 
[image: image46.wmf]®

dùng các chất khử như Cu, Zn, Fe ...

         - Hướng dẫn học sinh khi từ kim loại Fe tạo thành muối Fe(II) ta cho Fe tác dụng với axit HCl, H2SO4(loãng)) hoặc Fe tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn (CuCl2 AgNO3). Từ kim loại Fe tạo thành muối Fe(III) tác dụng với a xit có tính o xi hoá  như: axit H2SO4(đặc), HNO3 hoặc các phi kim mạnh như Cl2, ….
Ví dụ :
FeCl2
[image: image47.wmf](2)
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Fe(NO3)3

(1)  Fe +2 HCl
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FeCl2 +H2

(2) FeCl2+ 2NaOH
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Fe(OH)2+ 2NaCl

(3) Fe(OH)2+ H2SO4
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FeSO4 +2H2O


(4) Fe SO4 + Ba(NO3)2
[image: image57.wmf]®

Fe(NO3)2+ BaSO4

(5) 2Fe + 3Cl2
[image: image58.wmf]®

2FeCl3

(6) FeCl3+ 3NaOH
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Fe(OH)3+ 3NaCl

(7) 2Fe(OH)3
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Fe2O3 +3H2O


(8) Fe2O3+3H2 
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2Fe +3H2O

(9) Fe + 4HNO3( l)
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Fe(NO3)3 +NO +2H2O


(10) 2FeCl2 +Cl2
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2FeCl3


(11) Fe +2FeCl3 
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3FeCl2

Bài tập áp dụng: 
       Bài tâp 1: Viết phương trình thực hiện chuyển đổi hoá học sau:


Fe(NO3)3 
[image: image65.wmf]®

 Fe(OH)3 
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 Fe2O3
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 Fe 
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FeCl2 
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 Fe(OH)2
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FeO

Hướng dẫn:

         Fe(NO3)3 + 3NaOH 
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 Fe(OH)3 +3 NaNO3


2Fe(OH)3 
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 Fe2O3 + 3H2O



Fe2O3 + 2Al 
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 Al2O3 +2 Fe



Fe + 2HCl 
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 FeCl2 + H2


FeCl2 + 2NaOH 
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 Fe(OH)2 + 2NaCl


                Fe(OH)2  
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      Chú ý để thu được FeO nung Fe(OH)2 trong chân không 
   Bài tập 2: Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá 


                    FeCl3

.
Fe2(SO4)3


      Fe(OH)3




Fe2O3
       Hướng dẫn : Khi viết  phương trình khi chuyển  Fe(OH)3 
[image: image77.wmf]®

 Fe2 (SO4)3 học sinh thường  mắc sai lầm  cho  Fe(OH)3  +Na2SO4 GV cần chỉ cho học sinh thấy đây là một bazơ không tan nên không tham gia tác dụng với dung dịch muối 

              Fe2O3 + H2SO4 
[image: image78.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + H2O



Fe2(SO4)3 + BaCl2 
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 BaSO4
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 + FeCl3


FeCl3 + NaOH 
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 Fe(OH)3 + NaCl



Fe(OH)3 
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 Fe2O3 + H2O



Fe2(SO4)3 + NaOH 
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 Fe(OH)3 + Na2SO4


Fe(OH)3 + H2SO4 
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 Fe2(SO4)3 + H2O
        Ví dụ 3: Sơ đồ phản ứng  của Al và hợp chất của Al
               Hướng dẫn:

          Đối với dãy  kim loại Al và  hợp chất của Al:  GV cần nhấn mạnh cho học sinh hợp chất của nhôm là nhôm oxit, Nhôm hiđroxit có tính chất lưỡng tính nên vừa tác dụng được với a xit vừa tác dụng với  dung dịch bazơ.
       Ví dụ: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:


    (1)      Al2O3 (2)       Al2(SO4)3
 (3)
   (4)
   Na AlO2

Al
(5)

(6)
      (8)
           Al(OH)3
(11)


              AlCl3   (7)     Al(NO3)3     (9)
(10)       Al2O3
      Hướng dẫn:


  (1)  4Al + 3 O2  
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2 Al2O3


  (2)  Al2O3 + 3H2SO4
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Al2(SO4)3 +3H2O

                 (3)  Al2(SO4)3 + 6NaOH (vừa đủ)
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2Al(OH)3 +3Na2SO4

                          (4)  Al(OH)3+ NaOH
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 Na AlO2 + 2H2O
                 (5)  2Al +3Cl2 
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 2AlCl3 

                 (6)  Al2O3 + 6HCl 
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 2AlCl3 +3H2
                 (7)  AlCl3 +3AgNO3 
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Al(NO3)3 +3AgCl
                 (8) Al2(SO4)3 +3Ba(NO3)2 
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2Al(NO3)3 + 3Ba SO4
                 (9)  Al(NO3)3 +3NaOH(Võa đủ)
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Al(OH)3  +3NaNO3
                 (10)  2Al(OH)3 
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 Al2O3 +3H2O
                 (11) Al2O3 +2 NaOH  
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2Na AlO2 +H2O
      Bài tập áp dụng:
        Bài tập 1:  Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá theo sơ đồ sau:






ZnO 
[image: image96.wmf]®

 Na2ZnO2


Zn 
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 Zn(NO3)2 
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 ZnCO3 








CO2 
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 KHCO3 
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 CaCO3


       Hướng dẫn 

          Đối với dãy  kim loại Zn và  hợp chất của Zn  tương tự như dãy Al và hợp chất của Al, đó là ZnO, Zn(OH)2 là những hợp chất lưỡng tính.
            Hướng dẫn 

            
Zn + Cu(NO3)2 
[image: image101.wmf]®

 Zn(NO3)2 + Cu



Zn(NO3)2 + Na2CO3 
[image: image102.wmf]®

 ZnCO3
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 + 2NaNO3


ZnCO3 
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 ZnO + CO2


ZnO + 2NaOH 
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 Na2ZnO2 + H2O



CO2(d­) + KOH 
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 KHCO3 



2KHCO3 + Ca(OH)2 
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 CaCO3 + K2CO3 + H2O
Bài tập 2: Viết phương trình thực hiện dãy biến hoá 
       .
Al 
[image: image108.wmf]®

 Al2O3 
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 AlCl3 
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 Al(OH)3 
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 Al2O3 
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 Al 
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 AlCl3
     -Giáo viên cần cho  học sinh khi viết phương trình  chuyển Al2O3 
[image: image114.wmf]®

 Al không dùng C, CO, H2   để khử  mà phải dùng phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3  với xúc tác là Criolit

                4Al + 3O2 
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 2Al2O3


Al2O3 + 6HCl 
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2 AlCl3 + 3H2O



AlCl3 + 3NaOH 
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 Al(OH)3 +3 NaCl



2Al(OH)3 
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 Al2O3 + 3H2O



2Al2O3 
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4 Al + 3O2


2Al + 3Cl2 
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    Bài tập 3 : Viết phương trình phản ứng để biểu diễn sơ đồ sau:

 Al
[image: image121.wmf]®

Al(NO3)3
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Al2O3
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Al
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 Ba(AlO2)2
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NaAlO2
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 Al(OH)3
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 AlCl3
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 Al(NO3)3
 Hướng dẫn:


 Al +6HNO3(®, n)
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 Al(NO3)3 +3NO2 +3H2O


4Al(NO3)3
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2Al2O3 +12No2 +3O2
2Al2O3 
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 4Al +3O2

2Al +Ba(OH)2 +2H2O  
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Ba(AlO2)2 +3H2

Ba(AlO2)2 +Na2CO3 
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BaCO3 + 2 NaAlO2

NaAlO2+ CO2 +H2O
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 Al(OH)3 +NaHCO3

Al(OH)3 +3HCl 
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 AlCl3 +3H2O


AlCl3 +3AgNO3
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Al(NO3)3 +3AgCl
        2.2.1.2. Trường hợp 2: Chỉ cho biết một hoặc một số chất trong sơ đồ,  tìm các chất còn lại viết phương trình phản ứng 
            Phương pháp :Dựa vào chất đã biết suy luận  các chất còn lại  trong sơ đồ. Có thể dựa vào các dấu hiệu đã có trên sơ đồ như chất xúc tác, nhiệt độ để dự đoán đó là loại phản ứng gì ( thường dấu hiệu nhiệt độ là của phản ứng phân huỷ).

 Bài tập có nhiều đáp án đòi hỏi học sinh phải có kiến thức tổng quát, khả năng phán đoán nhanh, tư duy logic và phải  thành thạo các bài tập ở trường hợp 1

            Ví dụ 1: Cho sơ đồ phản ứng sau

                     A 
[image: image138.wmf]®

 B  
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C 
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 D 
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 Cu

 Tìm các chất A, B, C, D, E, F viết các phương trình phản ứng 

         (Biết A, B, C, D, E  là hợp chất  của Cu)
Hướng dẫn: GV hướng dẫn học sinh cách suy luận   
-Tìm chất E

 Từ D
[image: image142.wmf]®

Cu  thì chất D có thể là CuO nếu chất tác dụng là H2,  CO và cũng có thể là muối đồng: CuCl2,  Cu SO4....nếu chất tác dụng là kim loại mạnh hơn Cu(Fe,Zn, Mg....)

-Tìm  chất C: Nếu từ C 
[image: image143.wmf]®

CuO thì chất  C là Cu(OH)2  còn nếu D là Cu SO4  C là Cu(OH)2. Do đó B là muối đồng như Cu(NO3)2... A là muối đồng tan như CuCl2 . Vậy có thể có hai dãy biến hoá như sau:
 Dãy 1: CuCl2 
[image: image144.wmf]®

Cu(NO3)2
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Cu(OH)2 
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Cu SO4 
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 Cu

          CuCl2 +2AgNO3
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 Cu(NO3​)2 +2AgCl
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Cu(NO3)2 +2KOH
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 Cu(OH)2
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+2KNO3
Cu(OH)2+ H2SO4 
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Cu SO4 +2H2O

 Cu SO4 +Fe
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Fe SO4 +Cu
Dãy 2: Cu SO4 
[image: image154.wmf]®

CuCl2 
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Cu(OH)2 
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CuO 
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 Cu
                         CuSO4 + BaCl2 
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 CuCl2 + BaSO4
                         CuCl2  +2NaOH
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 Cu(OH)2 + 2NaCl
                                 Cu(OH)2
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CuO  +  H2O

                                 CuO   +H2 
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Cu + H2O
         Bài tập áp dụng





            Khí D + dd E


Bài tập 1:  A 
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[image: image165.wmf]0

t

¾¾®

G
[image: image166.wmf]0

D,t

+

¾¾¾®

M



A là hỗn hợp gồm Mg và Cu.


Hướng dẫn:
                - Chú ý cho học sinh không dùng H​2, CO, C để khử  MgO, 

      - Khi cho Na  vào dung dich C , Na không đẩy được Mg, và Cu ra khỏi  dung        dịch muối mà Na tác dụng với nước 
       
2Mg + O2 
[image: image167.wmf]¾¾®
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 2MgO

                             B: CuO, MgO



2Cu + O2 
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 2CuO



MgO +2 HCl 
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 MgCl2 + H2O 


CuO + 2HCl 
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 CuCl2 + H2O


     C: MgCl2, CuCl2


2H2O + 2Na 
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 2NaOH + H2


2NaOH + MgCl2 
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 Mg(OH)2
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 + 2NaCl
      E: NaCl



2NaOH + CuCl2 
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 Cu(OH)2
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 + 2NaCl                F: Cu(OH)2, Mg(OH)2


Mg(OH)2 
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 MgO + H2O






Cu(OH)2 
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 CuO + H2O


      G: MgO, CuO



CuO + H2 
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o

t

 Cu + H2O


      M: MgO, Cu
       Bài tập 2: Viết phương trình phản ứng thực hiện sơ đồ biến hoá sau, biết rằng mỗi chữ cái là một chất.
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Hướng dẫn:

                CaCO3 
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 CaO + CO2

          CaO + H2O 
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 Ca(OH)2
   
          Ca(OH)2 + 2HCl 
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 CaCl2 +2 H2O


          CaCl2 + 2AgNO3 
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 Ca(NO3)2 + 2AgCl
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          Ca(NO3)2 + Na2CO3 
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 CaCO3 +2 NaNO3

          CaCO3 +2 HBr 
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 CaBr2 + H2O + CO2

          CaBr2 + Pb(NO3)2 
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 Ca(NO3)2 + PbBr2
        Bài tập 3: Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có). Viết phương trình phản ứng.
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         Hướng dẫn: 


S + O2 
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          SO2 + O2 
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 H2SO4
       
H2SO4 + BaCl2 
[image: image192.wmf]®

 BaSO4
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 + HCl

       
S + Ba 
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BaS + H2SO4 
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 BaSO4
[image: image196.wmf]¯

 + H2S

Bài tập 4:
Chọn các chất thích hợp A, B, C ... Viết phương trình hoá học theo sơ đồ biến hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
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 Hướng dẫn:

 
                   FeS2 + O2 
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 SO2 + Fe2O3
                  
SO2 + O2 
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 H2SO4
        
H2SO4 + Fe
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 FeSO4 + H2
Fe2O3 + H2 
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 Fe + H2O




Fe + HCl 
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FeCl2 + NaOH 
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 Fe(OH)2 
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        Bài tập 5: Tìm chất thích hợp điền vào A, B, C... và hoàn thành sơ đồ bằng phản ứng.

1. 
FeS2 
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         Hướng dẫn:


                                      



FeS2 + O2 
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C: H2SO4
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CuSO4 
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      Hướng dẫn: 

         CuSO4 + Ba(NO3)2 
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B: Cu(NO3)2


Cu(NO3)2 + 2KOH 
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Bài tập 6: Viết phương trình thực hiện chuỗi biến hoá  sau:



 A

 
Fe2O3


FeCl2



 B

        Hướng dẫn:

       
Fe2O3 + HCl 
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A: FeCl3


FeCl3 + Fe 
[image: image225.wmf]®

 FeCl2



B: Fe



Fe2O3 + CO 
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Bài tập 7: Chọn các chất A, B, C biết rằng chúng đều là hợp chất của sắt. Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hoá theo sơ đồ (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
                                            B
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           Hướng dẫn: 

    

Fe + H2SO4(®)
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Fe2(SO4)3 + NaOH 
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  Bài tập 8: Viết phương trình phản ứng để biểu diễn sơ đồ biến hoá 


     CO2
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CaCO3
                                         C                                          D 


NaOH
         Hướng dẫn:          CaCO3
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Bài tập 9: Cho chuỗi phương trình phản ứng sau:
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 Tìm các chất A, B, C, X, Y, Z,  (là các chất khác nhau và khác  CaCO3  viết phương trình phản ứng     (Đề thi học sinh giỏi 9 vòng 2  TP  Hải Dương, 2009-2010)
Hướng dẫn 

CaO
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 Các phương trình phản ứng:

CaCO3 
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       2.2.1.3. Trường hợp 3: Không cho biết chất cụ thể trong sơ đồ 
          Phương pháp:  Căn cứ vào dữ kiện tìm chất cụ thể, đưa bài toán về trường hợp 2. Nếu bài toán không cho dự kiện  thì lựa chọn một chất vô cơ cụ thể trong sơ đồ từ đó xác định các chất còn lại  thoả mãn sơ đồ đưa bài tập về trường hợp 2. Đây là bài tập đòi hỏi học sinh phải có khả năng tổng hợp kiến thức  tốt muốn giải bài tập  dạng này học sinh phải giải thành thạo các bài tập ở trường hợp 1 và trường hợp 2.  
          Ví dụ 1: Viết các phương trình biểu diễn chuỗi sau 

                                                A1 
 A2
 A3
 
                         A   
A
A
A

                                      B1 
B2
 B3 

               Biết A, A1. A2. A3, B1, B2, B3 là các hợp chất vô cơ quen thuộc 
       Hướng dẫn: Đối bài tập này GV hướng học sinh   chọn một chất vô cơ  ứng với A từ đó xác định   các chất còn lại sau đó  viết phương trình phản ứng  (Thường chọn A là NaCl hoặc CaCO3, KCl, BaCO3)
         - Gắn cho A  là NaCl   sơ đồ có thể biểu diễn như sau: 
                                                Na
Na 2 O            NaOH
                    NaCl   
NaCl
NaCl
NaCl


                                       Cl2 
HCl
CuCl2                
            - Gắn cho A  là CaCO3   sơ đồ có thể biểu diễn như sau: 
                                                CaO  
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Ca (OH)2
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 CaCl2           

                    CaCO3   
CaCO3
CaCO3
CaCO3

                                       CO2 
NaHCO3
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Na2CO3             
         Bài tập áp dụng                                     

      Bài tập 1: Tìm các chất A, B, C, D, E, F, G, H, M thích hợp và viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá 



 (+O2)
B
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    D 

                M
B
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           Biết M là hợp chất của 1 kim loại và một phi kim 

          B, C, D, H là hợp chất chứa Lưu huỳnh 

          E, F, G, H là hợp chất của sắt  hoặc kim loại Fe

              Hướng dẫn :
         Học sinh dựa vào dữ kiện đã cho tìm ra một chất trong sơ đồ, đưa về trường hợp 2.
         VD: B, C, D, H là hợp chất chứa Lưu huỳnh 
      M phải là hợp chất của Fe với S 

          E, F, G, H là hợp chất của sắt  hoặc kim loại Fe

         Vậy M là FeS,  Cho Fe S tác dụng với O xi => B là SO2 , E phải là Fe2O3 
           Biết B là SO2  tiếp tục tìm C và F để khi cho khi cho C +  F  tạo thành  SO2=> F có thể là FeO hoặc Fe, C là H2SO4 . Tương tự học sinh tiếp tục tìm các chất còn lại

             4Fe S + 7O2    
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  2Fe2O3     +4SO2 



(A)
(E)
(B)

              SO2 + H2O + Br2 
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 HBr + H2SO4

                                                                                               (C)

              Fe2O3 + 3H2 
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                  2Fe + 6H2SO4(®) 
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                   H2SO4   +Ag2O 
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 Ag2SO4 +H2O

                   (C)                             (D)

                   Fe  + 2HCl  
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                   (F)                    (G)

                   FeCl2(d­)  + Ag2SO4 
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                     FeSO4  + Na2S 
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    FeS  + Na2SO4
            Học sinh có thể làm theo chiều khác 

            4Fe S + 7O2    
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  2Fe2O3     +4SO2 
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              SO2 +H2O + Br2 
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                                                                                               (C)

               Fe2O3  +  CO
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                                          (F)

              2FeO + 4H2SO4(®,n) 
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  Fe2(SO4)3  +  SO2 +4 H2O

                (F)            (C)                                     (B)

                FeO + H2 
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 Fe + H2O

                (F)                 (G)

              H2SO4 + CuO  
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 Cu SO4 +  H2O 

              (C)                         (D)

               Fe +  Cu SO4 
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 Fe SO4 +Cu 

              ( G)    (D)             (H)

                FeSO4  +Na2S 
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          Bài tập 2: Cho sơ đồ sau:
                   A  
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          Tìm A, B, C, D viết phương trình phản ứng theo sơ đồ trên 

                       Biết A là chất khí màu vàng lục rất độc, D là khí không màu, không cháy và không duy trì sự cháy 

          Hướng dẫn :   Dựa vào tính chất vật lý  để tìm ra chất A và chất D
           A là khí màu vàng lục rất độc Vậy A là Cl2 

    D là khí không màu, không cháy và không duy trì sự cháy => D là CO2

     D là CO2   thì  C  là NaHCO3 

    A là Cl2 B là  NaClO

    Cl2 + 2NaOH 
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 NaCl + NaClO +H2O

   (A)                                      (B)

   NaClO +CO2 +H2O 
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 NaHCO3  +HClO
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   2NaHCO3 
[image: image292.wmf]0

t

¾¾®

  Na2 CO3  +CO2 +H2O

   (C)                                           (D)
Bài tập 3: Cho sơ đồ sau:
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    G

Biết A là kim loại, B, C, E, F, G là hợp chất của A

Xác định công thức của A. Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Hướng dẫn:
 Chọn A là Fe                   B: FeCl2          C: FeCl3            D: Fe(OH)2
     E: Fe(OH)3          F: FeO     G: Fe2O3

         Các phương trình phản ứng xảy ra:


Fe+ 2HCl 
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 FeCl2 + H2

2Fe +3Cl2 
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2FeCl3 +Fe  
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3FeCl2

FeCl2 +2NaOH
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4Fe(OH)2 +O2+ 2H2O 
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Fe(OH)2 
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2Fe(OH)3 
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Fe2O3  +CO 
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2.2.2.  Phần 2. Bài tập về sơ đồ phản ứng 
Bài tập 1: Viết phương trình thực hiện chuỗi biến hoá 

   

Al2O3
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           Các phương trình khó:
                                 Al2O3  +2 NaOH 
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                                Al(OH)3  + NaOH 
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          Bài tập 2: Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, H, I, K.  Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: (Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
 


 Fe S2 + O2 
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A+O2 
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H+ Cu(NO3)2 
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       Bài tập 3: Xác định các chất trong sơ đồ và hoàn thành phương trình phản ứng 

     

B

               A
G
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(Đề thi học sinh giỏi hoá 9 huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, 2001-2002)
   Bài tập 4: .Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau:
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 CaCO3.
            Các  phương trình khó 


CaCO3 + H2O + CO2 
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 Ca(HCO3)2


Ca(HCO3)2 + HCl 
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 CaCl2 + H2O + CO2
          Bài tập 5: Chọn chất thích hợp điền vào A, B, C… và viết PTHH thực hiện sơ đồ:

FeS2 + O2 
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A + O2 
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C + D 
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E + Cu 
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A + D 
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 axit G
              Bài tập 6: Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau 
  

  FeCl3
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Fe(OH)3 
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         Fe
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 Fe3O4 
Fe

                                 FeCl2 
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        Các phương trình khó 

              Fe +2FeCl3
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              2 FeCl2 +Cl2 
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              2Fe(OH)2 +1/2O2 
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Bài tập 7: Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ sau:
Fe(nung đỏ)
+ O2 
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 A


A 

+ HCl
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 B + C + H2O


B 

+ NaOH
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 D + G
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 E + G

Xác định A, B, C, D, E, G. Làm thế nào để chuyển E về Fe? Viết PTHH.
              HD: A: Fe3O4, B: FeCl3, C: FeCl2, D: Fe(OH)3, E: Fe(OH)2, G: NaCl

       Bài tập 8: Tìm các chất A, C, E, Q.... hoàn thành phương trình phản ứng 

   
A
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         Cu(OH)2   
        Cu(OH)2
Cu(OH)2
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        HD: A là  CuO            B  là H2O                   C: Cu SO4           D. Ba(OH)2  

                     E CuCl2                            Q. NaOH
      Bài tập 9. Chọn các chất A, B, C, D, E thích hợp viết các phương trình phản ứng thúch hợộphàn thành sơ đồ phản ứng 
  

Cu + X 
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 Y + Z (khí)  + T



Z+ NaOH 
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 E



Z+ NaOH 
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 G + T

 

E+ HCl 
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F + Z +T 



E+ NaOH 
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 G+T

        HD: X: H2SO4      Z: SO2             E: NaHSO3      G: Na2SO3       T: H2O   

       Bài tập 10:  Chọn các chất A, B, C, D và viết các phương trình thực hiện dãy biến hoá theo sơ đồ sau:

          D         B            A   
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             Biết A, B, D là hợp chất của Na
     Bài tập 11: Cho sơ đồ sau:


X

                      
Y
Ba(OH)2
T

                                                               Z 

              Chọn các chất X, Y, Z, T thích hợp và viết cấc phương trình thực hiện chuyển đổi theo sơ đồ như hình trên:

       Bài tập 12: Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G, J, L, T  và hoàn thành phương trình phản ứng:


 FeS + A 
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 B(khÝ) + D



B +Cu SO4 
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(đen) +E


B +F 
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 G(vµng) + H2O

 

D+J(khÝ) 
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L



L+ KI 
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 D+ I2 +T

           HD: A; HCl   B: H2S      D: FeCl2            E: H2SO4            F : O2
                   G: S      J: Cl2                     L: FeCl3        T: KCl

       Bài tập 13:  Viết các phương trình phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hoá 

                  A
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   A 

          A là đơn chất kim loại B, C, D là hợp chất vô cơ đã học có chứa A và chúng không cùng loại   
        HD: Lựa chọn với kim loại  A có thể là Fe, Al, Mg...) sau đó thiết lập sơ đồ 
       Bài tập 14: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau
        
A
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 B 
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  D

             Na
C
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B
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      Bài tập 15: Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau: 
               Na 
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 B

              A, B, C, D, E là hợp chất của Na

              D dùng nấu xà phòng, thủy tinh.

              B ăn mòn thuỷ tinh 


Bài tập 16: Tìm A, B, C, D, E trong sơ đồ sau và viết  lập phưong trình phản ứng 
                             A
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  B 
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 D   
                                                                                   Cu
                              D
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 E   

                  Biết A, B, C, D, E là hợp chất của Cu



         CaSO3

Bài tập 17:  S 
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      SO2  
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H2SO3 
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 Na2SO3 
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 SO2




       Na2SO3 

       Hướng dẫn: Cần hướng dẫn học sinh viết phương trình từ  Na2SO3 ->SO2 (Dùng a xit mạnh như axit HCl hoặc axit H2SO4(loãng)
Na2SO3 + HCl 
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 NaCl + H2O + SO2
Bài  tập 18: Lựa chọn các chất X1 
[image: image398.wmf]®

  X2
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    X3  
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X4  
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 X5
   Biết X5 là một muối cacbonat không tan 

HD: Chọn X là CaCO3(Có thể chọn muối khác )
X1 :  CaO                X2:  Ca (OH)2               X3 : CaCl2            X4 : Ca(NO3)2  
Bài tập 19:Xác định các chất X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 thích hợp và hoàn thành sơ đồ biến hoá sau:
 
X3

               X6
              X1  
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 X2 
X5

              X7


X4
 Biết X5 là thành phần chính của đá vôi, X2 là khí dùng nạp trong các bình chữa cháy.
Bài  tập 20:Xác định các chất từ A1  đén A11 và viết các phuờng trình phản ứng theo sơ đồ sau:          A1 +O2 
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A2 +A3
A2 +O2 
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 A4
 

A4 +A5 
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 A6
A4 + Ba SO4 +A5 
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A7 +A8
A6 +Ba SO4 
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A7 +A8
 

A8   +AgNO3 
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 AgCl  +A9
 A9 +A1 
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 A10 +A6 +NO+ A5
 A10 +NaOH 
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 Fe(OH)3+ A11
HD: A1: Fe S2             A2: SO2                 A3 Fe2O3                             A4 SO3
       A5:   H2O
A6: H2SO4           A7: Ba SO4                          A8: HCl

       A9: HNO3             A10: Fe2(SO4)3       A11: Na2SO4
Bài tập 21`: Chọn các chất thích hợp ứng với những chữ cái và viết phuơng trình hoá học  thực hiện sơ đồ phản ứng sau:

         Biết A, B, C, D, X, Y, Z, T là các hợp chất của một kim loại.  A  có trong nguyên liệu chính của quá trình luyện  gang.
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             A


X   
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Bài tập 22: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:

 
B 
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  D 

             A
(H) 
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C(khÝ)  
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 G  

 A là kim loại Na, B, D, H là hợp chất của A

Hướng dẫn:

 A; Na               B: NaOH                    C: H2                       D, Na2 SO4 

                           E: HCl                      G: BaCl2                   H:NaCl   

Bài tập 23: Viết PTHH tìm các chất tương ứng với các chữ cái A, B, C, D, E, G, H, I biết A là kim loại trắng bạc, nhẹ , có hoá trị không đổi. Trong đó B, C, D, I là hợp chất của A
                                   B 
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             A
I 
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Bài tập  24: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:               
                  FeCl3 
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FeCl2
                               A


KMnO4
Cl2
KClO3



CaCl2


MnO2


Ca(ClO)2

Bài tập 25:  Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hoá sau:
                                                           Y
               Cu(NO3)2 
X
CuCl2





Z

  Hướng dẫn: Y: Cu(OH)2                            X: CuO                          Z:CuSO3

Bài tập 26: Viết phương trình phản ứng trong dãy biến hoá sau và nêu điều kiện phản  ứng xảy ra 

C                   D
Cl2
Na 
A
B


E
     F
Cu
Bài tập 27: Cho sơ đồ phản   ứng 

   X+A
F

+E

+E
  X+B                              Fe
 H          
F

+M

+G
  X+ D
X
H
Xác định công thức của các chất A, B, C... trong sơ đồ.
   Chương III: Thực nghiệm sư phạm 
       Qua thực tế giảng dạy dạng toán viết sơ đồ phản ứng hoá học vô cơ tôi thấy:
  + Học sinh đại trà có khả năng làm và trình bày tốt các bài toán dạng này trong SGK và SBT. 
       Kiểm tra
        Viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng ( nếu có).

       a,   Al 
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 AlCl3
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  Al(OH)3
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 Al2O3

                                                                                                 (4)
                                                                          NaAlO2
       b,   K 
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K2O
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KOH
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KHCO3 
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K2CO3.

     Đáp án.

  a, 

(1)  2Al  +  3Cl2 
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  2AlCl3 

            (hoặc cho tác dụng với HCl)
(2)  AlCl3  + 3NaOHđủ 
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 Al(OH)3
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  +  3NaCl

        (hoặc các dung dịch kiềm khác)
 (3)   2Al(OH)3  
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  Al2O3 +  3H2O
 (4) Al(OH)3  + NaOHdư   
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  NaAlO2  +  2H2O
B, 

(1)  4K + O2 
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2K2O

(2)  K2O + H2O 
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 2 KOH
(3)  KOH + CO2 
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 KHCO3
(4)  KHCO3 + KOH 
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 K2CO3 + H2O

-Phương trình (4) nếu học sinh viết phản ứng sau đúng vẫn cho điểm tối đa

                  2KHCO3  
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 K2CO3 + H2O + CO2
3.3.Địa bàn,đối tượng thực nghiệm sư phạm.

Lớp 9A , 9 B trường THCS Hiến thành – Kinh Môn – Hải Dương


Do hạn chế về thời gian thực hiện nên tôi chọn 1 lớp đối chứng và 1 lớp thực nghiệm(tương đương nhau về số lượng và trình độ nhận thức)

- Lớp dạy thực nghiệm : 9 A( 32 HS)

- Lớp đối chứng : 9 B (30 HS)

3.4.Phương pháp thực nghiệm sư phạm

- Tiến hành dạy thực nghiệm:Tại lớp thực nghiệm GV dạy theo hướng nghiên cứu về chuỗi phản ứng.Lớp đối chứng GV dạy theo giáo án thông thường.

- Thu thập dữ liệu:Sau giờ dạy chúng tôi đã đưa ra các đề kiểm tra có thang điểm giống nhau để đánh giá HS và xử lí kết quả thu được.

 Ngoài ra chúng tôi còn tìm hiểu thông tin qua quan sát,phỏng vấn HS ,GV trong quá trình thực nghiệm.

- Xử lí kết quả thực nghiệm theo phương pháp thống kê toán học.

3.5.Kết quả thực nghiệm
	Líp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A
	32
	12
	37,5
	16
	50
	4
	12,5
	
	

	9B
	30
	2
	6,67
	15
	50
	10
	33,33
	3
	10


3.5.1.Phân tích kết quả bài kiểm tra
Sau thời gian tác động, tôi tiến hành kiểm tra, thu thập và phân tích dữ liệu, kết quả thể hiện ở bảng sau:

Bảng . Kết quả phân tích sau tác động.

	
	Đối chứng
	Thực nghiệm

	Điểm trung bình
	6,5
	7,75

	Độ lệch chuẩn
	
	

	Giá trị P của T-test
	

	Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn (SMD)
	


Sau tác động, tôi dùng độ lêch chuẩn, phép kiểm chứng ttest độc lập và chênh lệch giá trị trung bình chuẩn để kiểm chứng kết quả.

Kết quả kiểm chứng chênh lêch điểm trung bình bằng ttest cho p = 0,00001 < 0,05, cho thấy sự chênh lệch điểm trung bình giữa hai nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là có ý nghĩa. Hay sự chênh lệch về điểm trung bình kết quả kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng là do tác động bởi đế tài “Một số phương pháp giúp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 9” mà có, chứ không phải do ngẫu nhiên.

Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 1,25 cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc vận dụng đề tài “Một số phương pháp giúp giải nhanh bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp” trong dạy học Hóa học 9 làm tăng kết quả học tập của học sinh là lớn

3.5.2.Phản hồi của HS qua quan sát,phỏng vấn

Ở lớp dạy thực nghiệm HS thấy hưng thú học tập,HS thấy tích cực và chủ động hơn trong việc giải các bài tập trắc nghiệm.

3.5.3. Bàn luận kết quả.

Với kết qủa như trên cho thấy:


Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi lớp 9A cao hơn rất nhiều so với lớp 9B, còn số lượng học sinh đạt điểm trung bình giảm rõ rệt. Điều đó chứng tỏ kỹ năng làm bài tập của học sinh lớp 9A tốt hơn.. Vì vậy việc áp dụng đề tài này vào giảng dạy sẽ giúp ích cho học sinh nhiều khi làm bài tập viết phương trình.
Mặt khác, việc cung cấp cho học sinh phương pháp làm nhanh các bài tập trắc nghiệm không thể thống kê thành con số cụ thể đó là học sinh tích cực chủ động hơn trong học tập, các em hứng thú hơn khi làm các bài tập trắc nghiệm, các em không còn làm theo phương pháp đoán mò, hoặc giải theo phương pháp tự luận nữa mà các em đã chủ động, linh hoạt hơn khi làm bài, thời gian làm bài nhanh hơn rất nhiều.
         + Phát huy được trí tuệ của học sinh, tạo hứng thú trong từng giờ luyện tập, cho phép tích cực hóa tư duy của học sinh đặc biệt là tính hợp lý, khoa học, kích thích duy trì sự hứng thú của học sinh một cách sâu sắc và lâu dài:

         + Học sinh khá giỏi có cơ sở vững chắc để vận dụng trong việc giải quyết các bài toán phức tạp hơn một cách, linh hoạt và sáng tạo kết quả như sau. 
Học sinh thi giỏi huyện : 2013-2014, 2014 – 2015 làm được bài tập dạng toán này  có 4 em đi thi chỉ có 2 em làm được dạng bài tập này: Tỉ lệ : 50% , 

Học sinh thi giỏi huyện: 2015-2016  khi áp dụng đề tài này vào giảng dạy có 4 em đi thi 3 em làm tốt dạng bài tập này: Tỉ lê : 75% .
Khi làm các đề thi thử cấp huyện các em tỏ ra nhanh nhậy hơn nhiều.
Qua kết quả trên cho thấy khi áp dụng đề tài này kết quả nâng lên rõ rệt.
        + Qua việc giải các bài toán sơ đồ phản ứng các chất vô cơ học sinh củng cố khắc sâu kiến thức đã học, rèn một số kĩ năng viết PTHH và các điều kiện xảy ra phản ứng.       Kinh nghiệm này áp dụng chủ yếu cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi và dành cho học sinh khá giỏi. Trong nội dung đã phân ra các trường hợp, phương pháp giải cho từng trường hợp giúp cho việc giảng dạy và học tập tốt hơn.
Phần III: Kết luận
    I. Bài học rút ra từ việc làm:
       Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, mặc dù thời gian có hạn nhưng với sự giúp đỡ tận tình của các đồng nghiệp cùng với sự nỗ lực của bản thân, tôi đã được một số kết quả sau:

- Việc nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài giúp tôi hiểu và nắm vững hơn về vấn đề phát triển tư duy của học sinh và vai trò của bài tập hoá học nói chung, vai trò bài tập chuỗi phản ứng nói riêng và phương pháp giải bài tập chuỗi phản ứng hoá học.
- Biết cách sưu tầm và soạn ra hệ thống bài tập chuỗi phản ứng và sắp sếp theo mức độ phát triển tư duy của học sinh. 

- Qua việc nghiên cứu đề tài này tôi  nhận thấy rằng để phát huy tư duy của học sinh qua hệ thống câu hỏi và bài tập, người giáo viên phải có tinh thần hăng say, sưu tầm và nghiên cứu từng dạng bài tập  để có một hệ thống các dạng bài tập và phương pháp  giải cho từng dạng phục vụ cho việc dạy,  bồi dưỡng học sinh giỏi đáp ứng với yêu cầu của đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Những vấn đề này sẽ là những tư liệu rất cần thiết và rất có ích cho tôi và cho những ai muốn làm tốt dạng bài tập chuỗi phản ứng, đặc biệt trong quá trình giảng dạy hoá học, bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học. 
II- Những vấn đề còn bỏ ngỏ:
- Trên đây là những kinh nghiệm của tôi qua dạy hoc hoá học, bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi phần chuỗi  phản ứng vô cơ. Tuy nhiên đây là đề tài vẫn còn giới hạn ở chuỗi phản ứng vô cơ.  Tôi hy vọng đề tài của tôi sẽ được mở rộng tới  các chuỗi phản ứng hữu cơ và các dạng bài tập khác.
III- Những kiến nghị:
- Mỗi năm Phòng Giáo dục huyện nên mở một chuyên đề về các dạng bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi, đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng mạng lưới chuyên môn mang tính rộng khắp để cung cấp thông tin kịp thời cho giáo viên, để giúp các giáo viên học tập kinh nghiêm lẫn nhau:

       - Các trường cần có đầy đủ tài liệu tham khảo nâng cao, hóa chất và dụng cụ thí nghiệm:

       - Giáo viên giảng dạy bộ môn phải sử dụng triệt để đồ dùng thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng cho mỗi bài dạy:

       - Mỗi trường nên có phòng bộ môn riêng biệt để các em có kĩ năng làm thí nghiệm thực hành ---> đối chứng với lý thuyết --> tạo niềm tin yêu của các em với khoa học:
IV- Kết luận chung:

    Trên đây là phần trình bày của tôi  rút ra trong quá trình dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi.Qua việc nghiên cứu đề tài giúp tôi nắm được phương pháp nghiên cứu một đề tai khoa học, giúp cho bản thân nâng cao kiến thức, kỹ năng và tiềm lực về chuyên môn hoá học của GV, tăng thêm các đề tài nghiệp vụ sư phạm. 
Qua đó nâng cao tay nghề,  năng lực chuyên môn, rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. 

Tôi hy vọng rằng đề tài này sẽ đáp ứng một phần nào và giúp học sinh hình thành và phát triển tiềm lực trí tụê, bồi dưỡng tư duy độc lập sáng tạo, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống, giúp các em có cách nhìn mới về môn hoá học ở trường THCS và ngày càng yêu thích môn học này.

Trong thời gian nghiên cứu ngắn và vốn kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên chắc chắn đề tài này còn có những thiếu sót. Bản thân tôi mong được sự góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn chỉnh hơn.

                                                   Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2016
                                                                          Người thực hiện:

                   Nguyễn Văn Đức 
Tài liệu tham khảo
1, Bùi Tá Bình, Bài tập chọn loạ hoá 9, Nhà xuất bản giáo dục. 

2, Đào Hữu Vinh, 250 bài oán hoá học chọn lọc, Nhà xuất bản giáo dục.

3, Đinh Thị Hồng, Hướng dẫn bài tập hoá học 9, Nhà xuất bản giáo dục. 

4, Hồng Vũ, 108 bài tập nâng cao hoá học 9, Nhà xuất bản Đà Nẵng. 

5, Huỳnh Xuân út, Bài tập về chuỗi phản ứng và lập công thức, Nhà xuất bản giáo dục.

6, Một số đề thi học sinh giỏi THCS các cấp huyện tỉnh, môn hoá học

7, Ngô ngọc An, Hoá học cơ bản và nâng cao, Nhà xuất bản giáo dục. 
8, Nguyễn Đình Chi - Nguyễn Văn Thoại, Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, Nhà xuất bản tổng hợp TPHCM.
9, Phạm Tuấn Hùng, Vũ Anh Tuấn, Bồi dưỡnghoá học THCS, Nhà xuất bản giáo dục. 
10, Sử dụng bài tập trong dạy học hoá học ở trường THPT, PGS.TS Nguyễn Xuân Trường, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội 
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